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Lan Anh dịch 

Tóm tắt: Chúng tôi đã khảo nghiệm mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong thu 
nhập, nghèo đói, và các loại tội phạm khác nhau. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
nhất quán với một nghiên cứu gần đây, cho thấy rằng bất bình đẳng sẽ không liên 
quan đến tỷ lệ giết người nếu nghèo đói được kiểm soát. Trong các phân tích nhiều 
cấp độ của chúng tôi trong Khảo sát quốc tế về Nạn nhân của tội ác ICVS 
(International Crime Victimization Survey), chúng tôi nhận thấy rằng bất bình 
đẳng sẽ không liên quan đến việc hành hung, cướp bóc, đột nhập và trộm cắp nếu 
nghèo đói được kiểm soát. Chúng tôi cho rằng đó cũng là cơ sở lý luận để nghi ngờ 
nhận định về mối quan hệ giữa mức độ bất bình đẳng thu nhập của một quốc gia 
và khả năng xảy ra hành vi phạm tội. 

Từ khóa: Tội phạm xuyên quốc gia, Giết người, ICVS, Bất bình đẳng trong thu 
nhập, Nghèo đói 

Nhiều học giả và nhà bình luận xã 
hội cho rằng mức độ bất bình đẳng 
trong kinh tế cao có những tác động tiêu 
cực đến xã hội. Họ cho rằng sự bất bình 
đẳng chỉ đem lại lợi ích cho một vài 
người giàu có trong khi hầu hết mọi 
người phải gánh chịu hậu quả của nó. 
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 
đã lại một lần nữa khơi dậy những cuộc 
tranh luận xung quanh vấn đề này.  
Ví dụ, trong một cuốn sách bán chạy của 

mình, Wilkinson và Pickett (2009) đã 
liên hệ bất bình đẳng trong kinh tế với 
một loạt các tệ nạn xã hội, bao gồm cả 
sự mất niềm tin trong xã hội, sự suy 
giảm sức khỏe tinh thần và thể chất, 
việc tiêu dùng quá mức, nghiện thuốc 
lá, béo phì, và sự thất bại của hệ thống 
giáo dục. Với họ, chính bối cảnh của sự 
bất bình đẳng chứ không phải nghèo 
đói về vật chất đã gây ra những vấn 
đề này. 
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Không có học giả nào đổ lỗi cho 
những hậu quả tiêu cực của bất bình 
đẳng trong kinh tế mạnh mẽ hơn các 
nhà xã hội học (ví dụ như Neckerman 
và Torche, 2007). Vai trò của bất bình 
đẳng trong kinh tế đã thu hút sự chú ý 
nhất định của các nhà xã hội học quan 
tâm đến sự khác nhau về tỷ lệ giết 
người trên thế giới. Cho đến gần đây, ý 
tưởng về mức độ bất bình đẳng cao dẫn 
đến tỷ lệ giết người cao hơn đã trở thành 
một quan niệm phổ biến (Chamlin và 
Cochran, 2005; Neapolitan, 1997). Quan 
niệm đó được hình thành dựa trên kết 
quả của nhiều nghiên cứu xuyên quốc 
gia, những nghiên cứu này phát hiện mối 
liên kết rõ ràng giữa bất bình đẳng thu 
nhập và tỷ lệ giết người (chẳng hạn như 
Messner, Raffalovich và Shrock, 2002; 
Fajnzylber, Lederman, và Loayza, 1998, 
2002a, 2002b; Pratt và Godsey, 2003; xem 
thêm Chamlin và Cochran, 2005; LaFree, 
1999; Messner, 2003; Neapolitan, 1997 
để biết các bình luận). Tuy nhiên, công 
trình nghiên cứu gần đây của Pridemore 
(2008, 2011) đã bác bỏ ý tưởng này. 
Chúng tôi xem xét vấn đề sâu hơn trong 
nghiên cứu này và mở rộng phân tích với 
các loại tội phạm khác. 

Trước khi thực hiện các phân tích 
thực nghiệm của mình, chúng tôi thảo 
luận về các vấn đề lý luận và nghiên 
cứu trước đó. Trước hết, chúng tôi thảo 
luận về cơ sở lý luận của lý thuyết 
nghèo đói sinh ra hành vi phạm tội. ảnh 
hưởng của nghèo đói đơn giản hơn và 
trực diện hơn ảnh hưởng của bất bình 
đẳng vì không cần phải tính đến những 
ảnh hưởng bổ sung của các nhóm tham 
khảo. Sau đó chúng tôi cân nhắc đến 
những lập luận về ảnh hưởng của bất 
bình đẳng, tập trung vào vai trò của các 
nhóm tham khảo, và sự phù hợp của lập 

luận với các tài liệu khoa học về bạo lực. 
Cuối cùng, chúng tôi xem xét nghiên 
cứu về bất bình đẳng kinh tế với giết 
người và các loại tội phạm khác. 

Nghèo đói và tội phạm 

Mối tương quan giữa thực trạng 
kinh tế xã hội và tình hình bạo lực, 
phạm tội đã được thiết lập chặt chẽ (ví 
dụ, Pratt và Cullen, 2005; Sampson và 
Lauritsen, 1994; Bailey, 1984; Lee, 
2000). Tuy nhiên, sự diễn giải về mối 
tương quan này chưa thật rõ ràng. Mối 
quan hệ này có thể không xác thực nếu 
các đặc tính cá nhân hoặc nhóm tác 
động tới cả thành tựu về kinh tế và 
hành vi phạm tội (Cusson, 2005). Có thể 
nói rằng hành vi phạm tội tác động tới 
thực trạng kinh tế xã hội, nếu nhà tù 
hoặc một lối sống phạm pháp cản trở 
khả năng kiếm việc làm (Cusson, 2005). 
Tuy nhiên, hầu hết các học giả nhận 
định việc sống trong tình trạng đói 
nghèo làm gia tăng khả năng xảy ra 
hành vi phạm tội. Thực tế, một vài lý 
thuyết xã hội học về tội phạm đã cố 
gắng giải thích những ảnh hưởng có 
tính chất nhân quả của thực trạng kinh 
tế xã hội. Vài lý thuyết trong số này tập 
trung vào sự phân biệt đối xử đối với 
người nghèo và sự thiếu vắng các cơ hội 
hợp pháp dành cho họ. Ví dụ, người 
nghèo có khả năng dính vào tội phạm 
hơn bởi vì các cơ hội đạt được các mục 
tiêu sống một cách hợp pháp bị giới hạn 
đối với họ hoặc bởi vì họ bị đặt vào các 
trải nghiệm tiêu cực trong cuộc sống 
(Merton, 1938; Agnew, 1999)(*). Thêm 
vào đó, người nghèo có thể dùng các 
hành vi phạm tội bạo lực để giải quyết 
những nỗi bất bình của họ vì họ không 

                                                

(*) ở một số nước đang phát triển, những người 
sống trong tình cảnh đói nghèo nghiêm trọng có 
thể dính đến tội phạm tài sản vì mục đích sinh tồn. 
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được tiếp cận hệ thống pháp luật (Black, 
1976, 1983). 

ở nhóm thứ hai, một số giải thích tập 
trung vào các biện pháp kiểm soát đối với 
tầng lớp thấp trong xã hội, đặc biệt 
những người sống ở những môi trường xã 
hội nhiều bất lợi. Người nghèo có khả 
năng sống ở những vùng có môi trường xã 
hội vô tổ chức với mức độ hiệu quả tập thể 
thấp hơn những người có vị trí xã hội cao 
hơn (Bursik, 1988; Sampson, 
Raudenbush, và Earls, 1997). Những tác 
động từ môi trường xung quanh có thể gia 
tăng nếu các nguy cơ xảy ra bạo lực, xâm 
phạm khiến các cư dân nơi đó có một tư 
thế hiếu chiến hoặc tự trang bị vũ khí 
(Anderson, 1999; Felson và ParÐ, 2010). 

ở nhóm ba, một số giải thích tập 
trung vào xu hướng những người có địa 
vị kinh tế xã hội thấp tham gia vào các 
nhóm văn hóa bạo lực hoặc lệch lạc 
(Anderson, 1999; Miller, 1958; Wolfgang 
và Ferracuti, 1967). Những trải nghiệm 
xã hội của họ dẫn họ tới việc có thái độ 
thiên về tội phạm, chẳng hạn như họ tin 
rằng điều quan trọng là cần phải phản 
ứng với sự bất kính bằng hành vi xâm 
phạm thể chất.  

Bất bình đẳng kinh tế và tội phạm 

Việc khẳng định bất bình đẳng kinh 
tế dẫn đến tội phạm về cơ bản là một 
lập luận có yếu tố bối cảnh liên quan 
đến “mặc cảm hèn kém tương đối” mà 
những người sống trong nghèo đói trải 
qua. Người nghèo so sánh hoàn cảnh 
của họ với hoàn cảnh của một nhóm 
người tham khảo khác, và nếu nhận 
thấy hoàn cảnh của mình tồi tệ hơn, họ 
sẽ có cảm giác mặc cảm hèn kém, bị 
tước đoạt những cái lẽ ra họ phải có. Tác 
động của mặc cảm hèn kém tương đối 
đến hành vi tội ác thường được cho là 
bắt nguồn từ những cảm giác tuyệt vọng 

(Brush, 1996, Krahn, Hartnagel và 
Gartrell, 1986). Ví dụ, Blau J. R. và 
Blau P. M. đã lập luận rằng: Bất bình 
đẳng về tài sản ngụ ý rằng đối với 
những người có số phận nghèo khổ thấy 
rất nhiều của cải trong tầm mắt nhưng 
lại không thể với tới, họ sẽ nảy sinh 
những oán giận, nản chí, tuyệt vọng và 
ghét bỏ (Blau và Blau, 1982, p.19; xem 
thêm; Agnew, 1999, Wilkinson, 2004). 

Những lập luận trên dù trực tiếp 
hay gián tiếp đều dựa trên giả thuyết về 
sự thất vọng hung hăng - một học 
thuyết đưa ra quan điểm về mối liên hệ 
sinh học giữa bế tắc trong việc đạt được 
mục tiêu và phản ứng hung hăng giận 
dữ (Dollard et al., 1939; Berkowitz, 
1993). Người nghèo cảm thấy tuyệt vọng 
bởi mức độ bất bình đẳng quá cao và 
cảm giác này khiến họ có những phản 
ứng hung hăng, thường nhắm đến 
những người nghèo khổ khác mà không 
có cảm giác này. 

Một giải thích mang tính xã hội học 
hơn được đưa ra chính là bất bình đẳng 
và mặc cảm hèn kém tương đối sẽ gây 
ra hiện tượng lệch chuẩn, trong đó các 
quy tắc điều chỉnh thiếu tính hợp pháp 
và mất sức ảnh hưởng (Merton, 1938; 
Messner và Roenfeld, 1997a, 1997b; 
Savolainen, 2000). Những luận cứ liên 
quan cho thấy tác động của bất bình 
đẳng là do thiếu hỗ trợ xã hội hoặc một 
hệ thống an sinh yếu kém (Antonaccio 
và Tittle, 2007; Pratt và Godsey, 2003). 

Những bất đồng trong việc nhận 
định tội phạm có liên quan đến nghèo 
đói hay liên quan đến bất bình đẳng 
không phải là một cuộc tranh cãi về việc  
con người bị ảnh hưởng bởi mặc cảm 
hèn kém tương đối hay tuyệt đối. ảnh 
hưởng của nghèo đói có thể là do mặc 
cảm hèn kém tương đối, cũng có thể là 
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do mặc cảm hèn kém tuyệt đối. Con 
người đánh giá kết quả dựa trên kỳ 
vọng của họ, và những kỳ vọng đó bị 
ảnh hưởng bởi nhận thức của họ về kết 
quả của người khác (so sánh xã hội) và 
các kết quả trước của chính họ (so sánh 
về thời gian). Do vậy, những người 
nghèo có thể chịu mặc cảm hèn kém 
tuyệt đối nếu các điều kiện vật chất cơ 
bản của họ không đủ, và họ có thể chịu 
mặc cảm hèn kém tương đối nếu họ nghĩ 
những người nghèo khác đang làm tốt 
hơn họ hoặc những hoàn cảnh riêng của 
họ đã trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. 
Những người xây dựng giả thuyết về 
ảnh hưởng của bất bình đẳng kinh tế  
nhận định rằng người nghèo so sánh kết 
quả của họ với những cá nhân giàu có 
hơn trong một nhóm hoặc một tập thể 
xã hội lớn nào đó, trong đó họ là một 
thành viên. Họ cho rằng những người có 
địa vị thấp cảm thấy bị mặc cảm hèn 
kém tương đối vì hoàn cảnh của họ ít 
thuận lợi hơn những người giàu có của 
đất nước họ (hoặc thành phố, hoặc tiểu 
bang của họ). Giờ chúng tôi sẽ chuyển 
sang thảo luận về tuyên bố này. 

Các nhóm tham khảo và bất bình đẳng về kinh tế 

Thứ nhất, hoàn cảnh kinh tế có thể 
tác động đến mặc cảm hèn kém tương 
đối, nhưng tác động của chúng chỉ là 
gián tiếp thông qua giải thích chủ quan 
của người nhận định: các cá nhân phản 
ứng với khả năng “định vị tình huống” 
của họ (Thomas và Thomas, 1928). 
Những lập luận tập trung vào mặc cảm 
hèn kém tương đối phải đưa ra những 
giả định về một nhóm người được sử 
dụng để so sánh, gọi là nhóm tham 
khảo (Clark, 1972; Cochran, Chamlin, 
Beeghley và Fenwick, 2004; Easterlin, 
2001). Trong các nghiên cứu quốc tế, 
giả định này như sau: con người so 

sánh chính họ với những người đồng 
hương. Lý thuyết và nghiên cứu về 
nhóm tham khảo, mặt khác, nhấn 
mạnh sự so sánh với các nhóm nhỏ hơn, 
thân thiết hơn, ví dụ, bạn bè, gia đình, 
những người cùng cộng tác (Clark, 
1972; Cochran et al., 2004; Easterlin, 
2001; xem thêm: Runciman, 1966). Do 
đó, chưa rõ ảnh hưởng của bất bình đẳng 
về thu nhập trong những xã hội lớn (ví 
dụ: đất nước) có gây ra cảm giác về mặc 
cảm hèn kém tương đối hay không. 

Thứ hai, ngay cả khi những người 
đồng hương là một nhóm tham khảo, 
chưa rõ là số lượng người giàu có trong 
một đất nước có tạo ra một sự khác biệt 
tâm lý trong cách mọi người đánh giá 
hoàn cảnh của họ hay không. Trong mọi 
xã hội lớn, có những người được hưởng 
nhiều đặc ân mà người thường dễ nhìn 
thấy trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng, có thể coi họ như là một tiêu 
chuẩn cao để so sánh, bất kể việc họ 
chiếm 0,01% hay 1% của dân số hay họ 
kiếm được gấp 50 lần hoặc 500 lần so 
với một công nhân có mức thu nhập 
trung bình. Quy mô của nhóm hoặc tỷ lệ 
của cải họ nắm giữ trong đất nước họ  có 
thể không phải là một yếu tố nổi bật 
ảnh hưởng đến cách con người đánh giá 
hoàn cảnh của mình. Những người sống 
trong đói nghèo thậm chí có thể không 
nhận thức được mức độ bất bình đẳng, 
nhưng họ chắc chắn nhận thức được cái 
nghèo riêng của họ. 

Thứ ba, so sánh xã hội và mặc cảm 
hèn kém tương đối là những vấn đề của 
cuộc sống hàng ngày ở đâu cũng có, 
không chỉ phản ánh mỗi thành tựu về 
kinh tế. Chúng ta thường xuyên bắt gặp 
những người hấp dẫn hơn, tài năng hơn, 
khỏe mạnh hơn, và nổi tiếng hơn chính 
chúng ta nên có rất nhiều tình huống 
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khiến chúng ta phải chịu đựng hoặc bất 
mãn vì bị so sánh. Ngoài ra, so sánh 
thời gian có thể khiến các cá nhân cảm 
thấy thất vọng khi họ tồi tệ hơn chính 
họ trong quá khứ, ngay cả khi họ đang 
tốt hơn so với những người khác. Tất cả 
những so sánh này làm giảm bớt tác 
động có yếu tố bối cảnh của phân phối 
thu nhập đến cảm giác mặc cảm hèn 
kém tương đối. Các tác động của hoàn 
cảnh thường khá yếu; tác động của hoàn 
cảnh nêu trên cũng vậy. 

Các tài liệu nghiên cứu về bạo lực 

Lập luận về sự bất bình đẳng cũng 
mâu thuẫn với các tài liệu có uy tín 
nghiên cứu về bạo lực. Đầu tiên, lập 
luận này bỏ qua những nghiên cứu về 
tác động môi trường xung quanh đối với 
vấn đề tội phạm bạo lực. Những người 
nghiên cứu về tác động môi trường xung 
quanh đưa ra lập luận trái chiều về tác 
động của sự bất bình đẳng, dù là họ sử 
dụng các ngôn ngữ khác nhau (ví dụ, 
Kubrin và Weitzer, 2003; Parker và 
Reckdenwald, 2008; Sampson, 
Raudenbush và Earls, 1997). Họ lập 
luận rằng tỷ lệ tội phạm lẽ ra là cao 
nhất trong bối cảnh xã hội có chỉ số “bất 
lợi tập trung”, ví dụ trong bối cảnh tỷ lệ 
bất bình đẳng thấp nhưng tỷ lệ nghèo 
lại cao. Trong khi lập luận về sự bất 
bình đẳng nhận định rằng người nghèo 
có khả năng phạm tội nếu họ sống giữa 
những người giàu hơn, thì lập luận về 
tác động môi trường xung quanh lại cho 
rằng người nghèo có nhiều khả năng 
phạm tội nếu họ sống giữa những người 
nghèo khác. Có thể những người giàu 
tạo ra cho người nghèo mặc cảm hèn 
kém tương đối nhưng họ cũng giúp làm 
tăng tính hiệu quả tập thể và tạo ra sự 
ổn định xã hội. Có thể các quá trình này 
bù trừ cho nhau, do đó không gây ra các 

tác động tổng thể nào. Điều thú vị là hai 
trong số các tài liệu có ảnh hưởng nhất 
về vấn đề tội phạm xã hội lại đưa ra 
những dự đoán trái ngược nhau về 
những tác động có yếu tố bối cảnh của 
sự bất bình đẳng đối với hành vi phạm 
tội, chứ không ảnh hưởng hay thậm chí 
thừa nhận lẫn nhau.  

Thứ hai, lập luận về sự bất bình 
đẳng mâu thuẫn với các tài liệu nghiên 
cứu về những người được xem là nạn 
nhân của bạo lực tội phạm. Lập luận 
này ám chỉ rằng những người phạm tội  
đã từng trải qua mặc cảm hèn kém 
tương đối lẽ ra phải tấn công những 
người giàu có quyền lực. Tuy nhiên, 
nghiên cứu cho thấy những người có địa 
vị thấp hơn lại chiếm tỷ lệ nạn nhân cao 
hơn (Miethe, Stafford và Long, 1987; 
Sampson và Lauritsen, 1994). Có thể 
lập luận rằng những người phạm tội 
chuyển sự gây hấn của họ sang những 
người nghèo khác hoặc là họ tham gia 
vào các cuộc tấn công ngẫu nhiên. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu về lượng và về 
chất cho thấy rằng hầu hết các vụ bạo 
lực nhất bắt nguồn từ các xung đột giữa 
các cá nhân với nhau, cụ thể là giữa 
người phạm tội và nạn nhân (ví dụ như: 
Jacobs và Wright, 2006; Katz, 1988; 
Luckenbill, 1977; xem Tedeschi và 
Felson, 1994). Sự gây hấn được chuyển 
dịch nói trên là hiếm, thậm chí những 
cuộc tấn công ngẫu nhiên lại càng hiếm 
hơn: những người phạm tội thường 
nhắm mục tiêu đến người mà họ có thù 
hằn. Hành vi bạo lực mang tính công cụ, 
chứ không phải là sự bùng nổ vô lý do bị 
tuyệt vọng mất phương hướng. 

Cuối cùng, lý luận về bất bình đẳng 
mâu thuẫn với các tài liệu nghiên cứu 
về mặc cảm hèn kém tương đối và bạo 
lực tập thể. Nghiên cứu về bạo loạn và 
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cách mạng cho thấy mặc cảm hèn kém 
tương đối không ảnh hưởng đến hành 
vi, trừ khi người dân có những bất bình 
cụ thể, và rằng hành vi của họ liên quan 
đến hành động chính trị có lý trí, chứ 
không phải là hành vi bạo lực ngẫu nhiên 
(Gurr, 1968, 1970; Brush, 1996; Walker, 
Wong và Kretzschmar, 2002). Các học 
giả nghiên cứu hành vi tập thể hiện nay 
nhấn mạnh tới hành vi có chủ đích của 
các cá nhân hoặc nhóm nhỏ trong các 
cuộc tụ họp lớn hơn chứ không chỉ là 
những băng nhóm tội phạm vô cớ tấn 
công các nạn nhân (chẳng hạn như 
Goodwin, 2001; McAdam, Tarrow và 
Tilly, 2001; McPhail, 1991). 

Nghiên cứu về bất bình đẳng và tội giết người 

Với những vấn đề lý luận này, làm 
thế nào để giải thích mối quan hệ giữa 
bất bình đẳng và tỷ lệ giết người đã 
được phát hiện trong nghiên cứu quốc 
tế? Theo Pridemore (2008, 2011), ảnh 
hưởng của sự bất bình đẳng đã được nêu 
ra bởi vì nghiên cứu đã không xem xét 
đến chỉ số đói nghèo (xem thêm 
Neumayer, 2003). Ông chỉ ra rằng việc 
xem xét yếu tố phát triển kinh tế, hay 
chỉ số GDP bình quân đầu người trong 
các nghiên cứu quốc tế đều không phải 
là xem xét đến chỉ số đói nghèo vì các 
chỉ số phát triển kinh tế là thước đo của 
xu hướng tập trung và không phản ánh 
thực trạng đời sống của những người ở 
dưới cùng của tầng phân hóa thu nhập. 
Ông tự hỏi tại sao các nghiên cứu này 
không tính đến chỉ số đói nghèo trong khi 
nghiên cứu ở Mỹ cho thấy rằng đói nghèo 
là một yếu tố dự báo liên quan mật thiết 
tới tội giết người (ví dụ, Bailey, 1984; Lee, 
2000). Pridemore (2008) sau đó đã phân 
tích mối quan hệ giữa bất bình đẳng và tỷ 
lệ giết người có tính đến tỷ lệ tử vong trẻ 
sơ sinh, một thước đo gián tiếp của nghèo 

đói (xem, ví dụ như Mosley và Chen, 
1984). Dựa trên mẫu chọn 46 quốc gia, 
ông thấy rằng tỷ lệ giết người có liên 
quan đến tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh nhưng 
mối quan hệ giữa tỷ lệ giết người và Chỉ 
số Gini về bất bình đẳng thu nhập lại 
không phải là trọng yếu. Trong một 
nghiên cứu sau này, Pridemore (2011) 
khảo nghiệm lại vấn đề mối quan hệ 
giữa bất bình đẳng với đói nghèo bằng 
việc sử dụng ba bộ dữ liệu khác nhau từ 
các nghiên cứu được xuất bản trước đó 
(Fajnzylber et al, 1998; Savolainen, 
2000). Ông tìm thấy một tác động dương 
tính của tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và 
không có tác động nào của Chỉ số Gini 
dựa trên dữ liệu của Fajnzylber et al. và 
dữ liệu nạn nhân nữ của tội giết người 
của Savolainen. Tuy nhiên, ông cũng 
phát hiện, cả tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và 
Chỉ số Gini đều có tác động dương tính 
nếu sử dụng dữ liệu nạn nhân nam của 
tội ác giết người của Savolainen. 

Một nhóm 3 nhà khoa học Messner, 
Raffalovich và Sutton (2010) đã phản 
bác lại lập luận của Pridemore về ý 
nghĩa của tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh dựa 
trên các phân tích của họ ở 16 nước phát 
triển. Họ đã phát hiện ra rằng tỷ lệ tử 
vong ở trẻ sơ sinh liên quan chặt chẽ tới 
mức nghèo tương đối (những người chỉ 
kiếm được 60% so với thu nhập trung 
bình quốc gia) hơn mức nghèo tuyệt đối 
(tỷ lệ phần trăm những người chỉ có thể 
trang trải được một mức độ cơ bản của 
đời sống) (r = 0,744 so với r = 0,539). 
Ngoài ra, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và 
mức nghèo tương đối cũng liên quan 
nhiều tới tỷ lệ giết người, trong khi 
không liên quan nhiều tới mức nghèo 
tuyệt đối. Họ lập luận rằng mối quan hệ 
giữa tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và tỷ lệ 
giết người có thể phản ánh tác động của 
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hai tỷ lệ nghèo ở mức độ tuyệt đối và 
tương đối. Tuy nhiên những ám chỉ 
trong công trình của họ liên quan đến 
các tác động của sự bất bình đẳng là 
không rõ ràng. Phương pháp tính toán 
của họ về mức nghèo tương đối không 
tính đến lớp người ở phía trên của tầng 
phân phối thu nhập và do đó không 
phải là một thước đo của sự bất bình 
đẳng. Bên cạnh đó, việc tính toán của 
họ về mức nghèo tuyệt đối có lẽ là quá 
cực đoan để đo lường chính xác mức 
nghèo ở các nước phát triển. Cuối cùng, 
lý do tại sao mức nghèo tương đối ảnh 
hưởng đến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh 
cũng chưa rõ ràng. Lý do tại sao mức 
nghèo tuyệt đối có liên quan đến tỷ lệ tử 
vong ở trẻ sơ sinh được cho là do mối liên 
quan giữa tỷ lệ này với chăm sóc trước 
và sau sinh (Mosley và Chen, 1984). 

Một nghiên cứu gần đây được thực 
hiện bởi Ouimet (2012) nhằm làm rõ 
những tác động của sự bất bình đẳng thu 
nhập và nghèo đói bằng việc sử dụng 
mẫu chọn lớn với 165 quốc gia. Phương 
pháp của Ouimet về nghèo đói căn cứ 
vào tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh vượt mức, 
một biến số bình phương đo lường mức 
độ ảnh hưởng của tỷ lệ tử vong thuần ở 
trẻ sơ sinh trong tương quan với Tổng 
thu nhập bình quân đầu người quốc gia. 
Tổng thu nhập quốc gia được coi là một 
thước đo sự giàu có của một nước, nhưng 
mối tương quan của nó với tỷ lệ tử vong 
trẻ sơ sinh bị âm lớn (r = -0,85) cho thấy 
rằng nó cũng phản ánh tình trạng đói 
nghèo. Phân tích chính của ông cho thấy 
cả sự bất bình đẳng thu nhập và tỷ lệ tử 
vong trẻ sơ sinh vượt mức có tác động 
dương tính đối với tỷ lệ giết người. Tuy 
nhiên, không rõ là liệu chỉ số bình 
phương này có kiểm tra được một cách 
công bằng vai trò của sự bất bình đẳng 

và nghèo đói hay không. Ví dụ, hệ số 
tương quan không thứ bậc giữa tỷ lệ tử 
vong trẻ sơ sinh bình phương và tỷ lệ 
giết người chỉ là 0,31, trong khi tương 
quan giữa tỷ lệ bất bình đẳng và giết 
người là 0,63. 

Nghiên cứu về bất bình đẳng và các loại tội phạm 
khác 

Các học giả dựa trên lý thuyết về tội 
phạm nói chung, chứ không phải lý 
thuyết về tội giết người, để giải thích 
những tác động của sự bất bình đẳng và 
nghèo đói lên tỷ lệ giết người. Nếu bất 
bình đẳng hoặc nghèo đói là các yếu tố 
sinh tội ác, thì nó sẽ phải có tác động 
đến các loại tội ác khác nhau. Thực tế 
nghiên cứu xã hội học cổ điển của 
Merton (1938) đã nhấn mạnh tội ác luôn 
gắn liền với động cơ lợi ích. Ví dụ, 
“những người đổi mới” và “những người 
nổi loạn” trong phân tích của ông là tội 
phạm về tài sản và tội phạm là doanh 
nhân, không phải kẻ giết người. Việc 
tập trung vào tội phạm giết người trong 
nghiên cứu là vấn đề về phương pháp 
luận, không phải là ưu tiên lý luận. 

Mối quan hệ giữa bất bình đẳng thu 
nhập và các loại tội phạm không gây ra 
chết người đã nhận được ít nhiều chú ý. 
Hầu hết các nghiên cứu đều dựa trên 
phân tích tổng hợp các dữ liệu chính 
thống (ví dụ như Bennett, 1991; 
Bourguignon, 2001; Eisner, 2002; kick 
và LaFree, 1985; Krohn, 1978; LaFree 
và kick, 1986; Messner, 1986). Một số 
nghiên cứu đã cho thấy những tác động 
dương tính, một số cho thấy tác động 
âm tính, và một số không cho thấy có 
tác động. Về cơ bản, người ta nghi ngờ 
tính xác thực của những nghiên cứu này 
chủ yếu là do sự khác biệt trong báo cáo 
tội phạm và dữ liệu tội phạm ở nhiều 
quốc gia (Soares, 2000). 
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Một vài nghiên cứu đã dựa trên dữ 
liệu từ Khảo sát quốc tế về Nạn nhân 
của Tội ác (ICVS) (Neapolitan, 2003; 
Tseloni và Farrell, 2002; Van Wilsem, 
2004; Van Wilsem, de Graaf và 
Wittebrood, 2002). Tất cả đều cho thấy 
có bằng chứng về một mối liên kết 
dương tính giữa bất bình đẳng và bạo 
hành nạn nhân. Chỉ có một trong số các 
nghiên cứu này là được thực hiện ở 
nhiều cấp độ (Van Wilsem, de Graaf, và 
Wittebrood, 2002) và nó đưa ra được 
bằng chứng hỗn tạp: bất bình đẳng thu 
nhập gắn liền với các loại tội phạm trộm 
cắp ở khu vực xung quanh nơi cư trú 
của nạn nhân (chứ không phải bên 
ngoài nơi cư trú), và các tội phạm bạo 
lực bên ngoài của nơi cư trú (chứ không 
phải bên trong nơi cư trú). Quan trọng 
là, nghiên cứu đã không tính đến yếu tố 
nghèo đói. Chỉ có một trong số các 
nghiên cứu tổng hợp (Neapolitan, 2003) 
có tính đến yếu tố đói nghèo (tỷ lệ tử 
vong trẻ sơ sinh), và bằng chứng nghiên 
cứu đưa ra cũng rất hỗn tạp. Các phân 
tích tổng hợp cho rằng sự bất bình đẳng 
thu nhập đã có tác động dương tính lên 
các loại tội phạm hành hung, cướp và 
trộm đột nhập, không tác động đến 
hành vi ăn cắp và xâm phạm tình dục, 
và tác động âm tính đến gian lận. Tuy 
nhiên, các phép tính của Neapolitan về 
tội phạm được dựa trên dữ liệu thu thập  
từ các cuộc khảo sát tại các thành phố 
thủ đô trong khi phép tính của ông về 
bất bình đẳng và đói nghèo lại dựa trên 
dữ liệu toàn quốc gia. Đối với hầu hết 
các nước, tình hình kinh tế của thủ đô 
có thể sẽ khác so với của cả nước.  
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